     Tuần: 20,21,22
                Môn: Hóa – lớp 8
     Tiết: 39,40,41,42,43,44
            
ÔN TẬP
1. Trình bày tính chất vật lý và tính chất hóa học của oxi.
2. Phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy là gì?

3. Phân biệt các loại oxit và đọc tên: CaO, SO2, CO2, FeO, CuO, N2O5
4. Trong không khí bao gồm những khí nào là chủ yếu?

5. Nguyên nhân nào dẫn đến ô nhiễm không khí?

6. Nêu biện pháp bảo vệ không khí tronh lành, tránh ô nhiễm.
7. Cho 5,6 g sắt(II) cháy trong khí oxi thu được FeO. Tính khối lượng của FeO?
 * LƯU Ý: Các em viết câu hỏi và trả lời vào vở học nha.
Tuần: 23
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết:45   Bài 28:   KHÔNG KHÍ – SỰ CHÁY (Tiếp theo)
I. LÝ THUYẾT:
1. Sự cháy. (các em đọc thêmtrong SGK trang 97).

2. Sự oxi hóa chậm. (các em đọc thêm trong SGK trang 97).

3.Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy.

- Các điều kiện phát sinh sự cháy:

+ Chất phải nóng đến nhiệt độ cháy.

+ Phải có đủ khí oxi cho sự cháy.

- Các biện pháp để dập tắt sự cháy:

+ Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.

+ Cách li chất cháy với oxi.
II. BÀI TẬP: Các em làm bài tập 3, 6 SGK trang 99.

* LƯU Ý: - Phần lý thuyết các em viết vào vở bài học, nhớ phải ghi tiết, bài và tên bài. Học nha.

       - Phần bài tập các em làm vào vở bài tập, nhớ cũng phải ghi tiết, bài và tên bài vào. 

       - Mọi thắc mắc liên quan đến môn Hóa các em có thể liên hệ với cô Mến qua số điện thoại 0934505154 hoặc liên hệ trực tiếp tại nhà cô Mến từ lúc 8h-9h sáng hàng ngày. Chúc các em học tốt!

Tuần: 23
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết 46  Baøi 29:
 BÀI LUYỆN TẬP 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:

1. Tính chất vật lý : Oxi là chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí và ít tan trong nước.

2. Tính chất hóa học:

a. Tác dụng  với phi kim.     S + O2    
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b. Tác dụng  với kim loại:    3Fe + 4O2  
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 Fe3​O4  (Oxit sắt từ)

c. Tác dụng  với hợp chất:   CH4  + 2O2  (  CO2    +2H2O
3. Ứng dụng của oxi: Khí oxi cần cho sự hô hấp và dùng đốt nhiên liệu.

4. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có 1 chất mới được tạo thành từ 2 hay nhiều chất ban đầu.
5. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.
6. Oxit là hợp chất của 2 nguyên tố, trong đó có 1 nguyên tố là oxi
7. Cách gọi tên oxit:

Tên oxit = Tên nguyên tố + Oxit
- Tên oxit bazơ = tên kim loại (kèm hóa trị) + Oxit 

- Tên oxit axit = tên phi kim + Oxit  (kèm theo tiền tố chỉ số nguyên tử phi kim và oxi)

II. BÀI TẬP: Các em làm bài 1, 2, 3 và 6 trang 100 ,101 SGK

HD: Bài 1: Đề bài người ta yêu cầu các em viết phương trình hóa học và đọc tên sản phẩm.

· Viết phương trình : đề bài cho sẵn chất tham gia và sản phẩm.

· Đọc tên: các em phân loại oxit, rồi đọc tên sản phẩm theo công thức. 
C   +   O2   ( CO2  (cacbon đioxit)

Bài 3: Các em phân 2 loại oxit và sau đó đọc tên theo công thức.

Bài 6: Các em chỉ ra phản ứng nào của hóa hợp và phản ứng nào của phân hủy, vì sao dựa vào khái niệm phản ứng trả lời.

Tuần: 24
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết:47, 48    Bài 31: TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CỦA HIĐRO
I. LÝ THUYẾT

1. Tính chất vật lý: Khí hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong các chất khí, tan rất ít trong nước.
2. Tính chất hóa học: 

- Tác dụng với oxi:  2H2  +  O2   
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 2H2O  (hỗn hợp nổ)

- Tác dụng với đồng oxit:  H2  +  CuO 
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 H2O    +   Cu

Khí hidro đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất CuO. Hidro có tính khử (khử oxi)

* Kết luận: Khí H2 có tính khử, ở nhiệt độ thích hợp, H2 không những kết hợp   được với đơn chất O2  mà còn có thể kết hợp  với nguyên tố oxi trong 1 số oxit kim loại. Các phản ứng này đều toả nhiều nhiệt.

3. Ứng dụng (các em đọc thêm trong SGK ):
II. BÀI TẬP: Làm bài tập 1,3,4,5 SGK trang 109
HD: Bài 1: a. Fe2O3


b. HgO


c. PbO

Các em viết phương trình tương tự như H2 tác dụng với CuO, ở phần lý thuyết.

Bài 4: - Số mol của  CuO là:  n = m: M = 48: 80 = 0,6 (g) 



- Viết PTHH:   H2  +  CuO 
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a.  Tìm số mol của Cu theo PTHH:




Cứ 1mol CuO tạo thành 1mol Cu



     Vậy 0,6mol CuO tạo thành x mol Cu




( x = 1 x 0,6 : 1 = 0,6 (mol)


    Khối lượng Cu là: m = n x M = 0,6 x 64 = 38,4 (g)



b. Tìm số mol của H2 theo PTHH.

Cứ 1mol H2 tác dụng 1mol CuO



    Vậy y mol H2 tác dụng 0,6 mol CuO



( y = 1 x 0,6 : 1 = 0,6 (mol)


  Tính thể tích H2 ở đktc là: V = n x 22,4 = 0,6 x 22,4 = 13,44 (l)

Bài 5. Các em làm tương tự bài 4
Tuần: 25
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết: 49    Bài 32: PHẢN ỨNG OXI HÓA – KHỬ
I. LÝ THUYẾT

1. Sự khử. Sự oxi hóa:


- Sự khử: là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

-  Sự oxi hóa: là sự tác dụng  của oxi với 1 chất
2. Chất khử và chất oxi hóa:

- Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

- Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
3. Phản ứng oxi hóa – khử: là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

sơ đồ. VD:







- Sự khử từ Fe3O4 về Fe (tách oxi)
                                             Sự oxi hóa


- Sự oxi hóa từ H2 đến H2O (tác dụng oxi)
      Fe3O4      +    4H2    
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3Fe     +     4H2O 

- Chất khử là H2
C. oxi hóa          c. Khử





- Chất oxi hóa là Fe3O4 
             Sự khử

II. BÀI TẬP: Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 113
HD: Bài 3. Các em cân bằng phương.
Tuần: 25
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết: 50    Bài 33:  ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO- PHẢN ỨNG THẾ
I. LÝ THUYẾT:

1. Điều chế trong phòng thí nghiệm:  Khí H2 được điều chế bằng cách: cho axit (HCl, H2SO4(l)) tác dụng với kim loại (Zn, Al, Fe, …)

-Phương trình hóa học: Zn + 2HCl  (ZnCl2+H2
-Thu khí H2 bằng cách: Đẩy nước. Đẩy không khí.
2. Điều chế trong công nghiệp (đọc thêm):

3. Phản ứng thế là gì? là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất.
VD: Fe + H2SO4  (FeSO4 + H2 
II. BÀI TẬP: Làm bài tập 1,2,3. (bài tập dễ các em chịu khó làm nha)
Tuần: 26
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết: 51    Bài 34:  BÀI LUYỆN TẬP 6

I. LÝ THUYẾT

1- Sự khử: là sự tách oxi ra khỏi hợp chất. Sự oxi hóa: là sự tác dụng  của oxi với 1 chất

2. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.  Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác.
3. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

sơ đồ. 

4.Phản ứng thế là gì? là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của 1 nguyên tố trong hợp chất.

5. Khí H2 được điều chế bằng cách cho axit (HCl, H2SO4(l)) tác dụng với kim loại (Zn, Al, Fe, …)

. Thu khí H2 bằng cách: Đẩy nước. Đẩy không khí.
II. BÀI TẬP: Làm bài tập 1, 2, 3 SGK trang 118 - 119
HD: Bài 1. Các em dựa vào phản ứng oxi hóa khử để viết phương trình.

Tuần: 26
                          Môn: Hóa – lớp 8

Tiết: 52    Bài 36:  NƯỚC
I. LÝ THUYẾT:

1. Thành phần hóa học của nước:

-  Sự phân huỷ nước.   2H2O ( 2H2 + O2
- Sự tổng hợp nước  2H2 + O2 ( 2H2O

( Kết luận:  Nước là hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố: H & O.

2. Tính chất của nước:

- Tính chất vật lí: Nước là chất lỏng, không màu, không mùi và không vị, sôi ở 1000C. Hoà tan nhiều chất: rắn, lỏng, khí…
- Tính chất hóa học:  + Tác dụng với kim loại (mạnh):   2Na + H2O ( 2NaOH + H2 .

+ Tác dụng với một số oxit bazơ:   CaO + H2O ( Ca(OH)2 (bazơ).

( Dung dịch bazơ làm đổi màu quì tím thành xanh.

+ Tác dụng với một số oxit axit.  P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4 (axit).

( Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành đỏ.

3. Vai trò của nước (đọc thêm SGK):
II. BÀI TẬP: Làm bài tập 1,3,4,5. 

HD: Bài 3 và 4. Các em giải bài tập theo các bước tương tự câu 7 phần ôn tập nha. 

       Bài 5. Có trong phần lý thuyết.
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